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báo cáo
Đánh giá thực trạng quản lý kinh doanh ở công ty năm 2012

Kính thưa: Các cổ đông của công ty cổ phân than Hà Tu – Vinacomin.
Căn cứ Điều lệ công ty cổ phần than Hà Tu - Vinacomin đã được thông qua ngày 02 tháng 4 năm 2012. Hội đồng quản trị Công ty xin trình tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2013 thông qua bản báo cáo của Hội đồng quản trị (HĐQT) về việc đánh giá thực trạng quản lý kinh doanh ở Công ty trong năm 2012 như sau:

1. Hoạt động của HĐQT và tổ chức thực hiện các Nghị quyết, Quyết định của Đại hội đồng cổ đông trong năm 2012:   

Ngay từ đầu năm 2012 Hội đồng quản trị khóa mới của Công ty đã phân công lại nhiệm vụ cho các thành viên trong Hội đồng và tập trung sự lãnh đạo tổ chức triển khai thực hiện tốt trên các lĩnh vực quản lý, điều hành sản xuất, nhất là công tác chuẩn bị và tổ chức sản xuất nên đã tạo ra sự ổn định đồng bộ trong SXKD, phù hợp với tình hình thực tiễn, đẩy mạnh công tác nâng cao chất lượng sản phẩm. Kiểm soát chi phí trong sản xuất. Tuy nhiên năm 2012 ảnh hưởng suy thoái của nền kinh tế đã tác động mạnh đến sản xuất kinh doanh của toàn Tập đoàn, tình hình tiêu thụ sản phẩm gặp nhiều khó khăn, giá bán than trên thị trường giảm mạnh, các chỉ tiêu sản xuất bị cắt giảm. Đặc biệt đến hết quý I năm 2012 Tập đoàn đã ra chỉ thị về việc tiết giảm 5% chi phí của các đơn vị, theo đó chi phí của Công ty đã bị cắt giảm 68 tỷ, đầu tháng 7 năm 2012 vừa qua Tập đoàn tiếp tục cắt giảm 15% sản lượng đất bóc của Công ty. Ngoài ra, Tập đoàn cắt giảm 26 tỷ lợi nhuận, do đó lợi nhuận kế hoạch của Công ty chỉ còn 15 tỷ, tất cả các giá trị cắt giảm của Tập đoàn đều thông qua giảm giá thanh toán cho Công ty. Chính vì vậy mà lợi nhuận trong năm 2012 không đạt được như kế hoạch đã xây dựng từ đầu năm.  

HĐQT vẫn duy trì nề nếp các cuộc họp thường kỳ mỗi quý một lần đảm bảo chương trình, số lượng thành viên dự họp và biểu quyết theo Luật định. Tổ chức thực hiện tốt công tác giám sát của HĐQT đối với Giám đốc điều hành và những cán bộ quản lý khác. Quan tâm kiện toàn công tác tổ chức cán bộ từ Công ty đến các đơn vị sản xuất, trong năm 2012 đã bổ nhiệm 18 cán bộ cấp Phòng và Công trường, điều động luân chuyển 42 người và miễn nhiệm 03 người.

Năm qua Hội đồng quản trị Công ty đã ban hành được 18 Nghị quyết, 33 Quyết định và 07 các văn bản khác để thông qua các nội dung chủ yếu như:

- Phê duyệt kế hoạch sản xuất và các kế hoạch đầu tư xây dựng;
- Thông qua cơ cấu sản xuất và bộ máy quản lý: Sáp nhập, giải thể các đơn vị, bổ nhiệm các chức danh cán bộ quản lý, điều hành sản xuất của công ty.

- Ban hành các Quy chế: Quản lý tiền lương - Thu nhập; Thực hiện dân chủ trong doanh nghiệp; Giao khoán chi phí.
- Xây dựng kế hoạch dài hạn, trung hạn, ngắn hạn và phát triển công ty .

Trong năm HĐQT tổ chức thực hiện Nghị quyết của Đại hồi đồng cổ đông, các thành viên HĐQT, bộ máy điều hành Công ty gồm Giám đốc và các cán bộ quản lý khác đã thực hiện nghiêm túc, đúng tiến độ theo yêu cầu của các Nghị quyết, Quyết định của HĐQT và đã tuân thủ đúng Pháp luật, đúng Điều lệ Công ty khi thực hiện chức năng nhiệm vụ của mình. Các thành viên HĐQT đã hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao đóng góp tích cực vào nhiệm vụ xây dựng, phát triển công ty bền vững.

2. Thực hiện kế hoạch kinh doanh và kế  hoạch đầu tư năm 2012
a. Thực hiện kế hoạch kinh doanh:
Mặc dù trong năm 2012 có rất nhiều khó khăn về giá nhiên liệu, vật liệu tăng cao, điều kiện khai thác ngày càng khó, cùng với các chỉ tiêu kỹ thuật và kinh tế phải cắt giảm theo chỉ thị của Tập đoàn, nhưng năm 2012 ban Giám đốc Công ty đã năng động sáng tạo, tìm được nhiều giải pháp điều hành Công ty hợp lý, quản lý Công ty chặt chẽ, sản xuất kinh doanh có lãi và trả cổ tức cho cổ đông.

Về lợi nhuận theo nghị quyết ĐHĐCĐ năm 2012 là 55 tỷ (lợi nhuận theo kế hoạch Tập đoàn giao là 41,8 tỷ đồng). Nhưng theo chỉ thị về tiết giảm chi phí và giảm sản lượng đối với Công ty của Tập đoàn như đã trình bày ở trên thì lợi nhuận của Công ty chỉ còn 15,7 tỷ. Tuy nhiên, bằng nhiều giải pháp hữu hiệu và sự quyết tâm của tập thể CBCVN Công ty trong việc tiết giảm chi phí do đó trong năm 2012 lợi nhuận Công ty đã đạt được 26/15,7 tỷ tăng 66,8% kế hoạch.

b. Thực hiện kế hoạch đầu tư năm 2012
Trong qua trình đầu tư, xây dựng, Công ty đã thực hiện theo đúng Luật Đầu tư, Luật Xây dựng, Luật đấu thầu để lựa chọn được những thiết bị hiện đại, tiến tiến, có chất lượng cao phù hợp với điều kiện sản xuất của công ty. 
Các dự án, hạng mục công trình công ty lập và trình duyệt theo đúng quy định của Pháp luật, quy chế quản lý đầu tư và xây dựng của công ty đã mang lại hiệu quả thiết thực, tham gia sản xuất góp phần thực hiện hoàn thành xuất sắc kế hoạch năm 2012, chuẩn bị kịp thời thực hiện kế hoạch năm 2013 và các năm tiếp theo. 

Các dự án, hạng mục công trình đầu tư xây dựng của công ty trong năm 2012 đã thực hiện được 92% kế hoạch đề ra. Tuy nhiên, giá trị thực tế đạt được so với kế hoạch là 94,4% vì: Công ty đã tiết kiệm chi phí được 2,4% giá trị do làm tốt công tác tổ chức đấu thầu và chào hàng cạnh tranh ở các gói thầu. 
Các công trình, dự án trọng điểm đã được thực hiện trong năm 2012 gồm:
- Dự án đầu tư duy trì công suất mỏ thực hiện 15.191 triệu đồng;
- Dự án đầu tư an toàn và tiết kiệm điện thực hiện 8.463 triệu đồng;

- Dự án đầu tư mặt bằng sàng 3 phục vụ chế biến sâu thực hiện 6.480 triệu đồng;

- Dự án đầu tư máy bơm nước thực hiện 1.711 triệu đồng;
- Dự án đầu tư lắp đặt trạm cân thực hiện 1.777 triệu đồng.

3. Bảo toàn vốn và phát triển vốn của Công ty
- Hệ số khả năng thanh toán hiện thời (Hht = TS ngắn hạn/Nợ ngắn hạn) Hht = 1,05; Hht > 1 cho thấy công ty khả năng thanh toán nợ ngắn hạn hiện thời tốt.

- Hệ số khả năng thanh toán nhanh (Hn = [Tiền + Đầu tư ngắn hạn]/Nợ ngắn hạn) Hn = 0,01; Hn <1 cho thấy khả năng thanh toán nhanh của công ty chưa đạt yêu cầu. 
- Mức độ bảo toàn vốn (H=[Tổng TS – Nợ phải trả]/Vốn chủ sở hữu) H=1,79;  H>1 Công ty đã phát triển được vốn. Tuy nhiên nguồn vốn chủ sở hữu của Công ty năm nay chỉ tăng hơn 1,8 tỷ đồng. Do năm 2012 lợi nhuận trước thuế của Công ty chỉ đạt hơn 26 tỷ đồng, do vậy việc trích lập các quỹ dự phòng tài chính và bổ sung vốn Điều lệ thấp mỗi quỹ chỉ trích được hơn 900 triệu đồng.
- Tỷ suất lợi nhuận sau thuế/vốn chủ sở hữu: 13,79% phản ánh hiệu quả tương đối cao của vốn đầu tư vào công ty.

4. Quyết định,  điều hành các vấn đề thường ngày
a. Ký kết, thực hiện các hợp đồng kinh tế
Trong năm 2012 Công ty đã ký kết thành công 984 hợp đồng kinh tế với tổng giá trị giao dịch hơn 854 tỷ đồng. Các hợp đồng Công ty ký kết đều phù hợp với Luật Dân sự, Luật Thương mại và các quy định của Nhà nước, Tập đoàn Vinacomin. Trong quá trình thực hiện hợp đồng không có tranh chấp giữa công ty với các đối tác.

b. Tổ chức hoạt động sản xuất kinh doanh

Trong năm 2012 Công ty vẫn tiếp tục tiến hành tổ chức và cơ cấu lại hoạt động sản xuất kinh doanh cho phù hợp với điều kiện thực tế. Tinh giảm bộ máy gián tiếp và tăng cường lực lượng cho khu vực sản xuất chính. Đến nay còn 40 đơn vị đầu mối với tỷ lệ cán bộ quản lý 11,9% trong đó có: 18 phòng ban, 22 đơn vị sản xuất.
Công ty đã chỉ đạo thực hiện đúng kế hoạch, hàng quý tổ chức đánh giá kiểm điểm tình hình thực hiện kế hoạch và quản trị chi phí trên toàn bộ các khâu sản xuất đặc biệt là khâu tiêu thụ sản phẩm, thuê ngoài, quản lý vật tư.

Tăng cường công tác quản trị chi phí bằng việc rà soát lại toàn bộ định mức kinh tế kỹ thuật, cương quyết loại bỏ các thiết bị vật tư hoạt động không hiệu quả.

c. Sử dụng lao động

Hiện tại công ty đang sử dụng lực lượng cán bộ và công nhân kỹ thuật như sau:

· Trình độ Đại học và Cao đẳng: 486 người;

· Trình độ Trung cấp: 

  216 người;

· Công nhân kỹ thuật: 
2.011
người, trong đó thợ bậc cao:

· Bậc 7/7: 

     87 người;

· Bậc 6/7: 

   232 người;

· Lái xe bậc 4/4: 
   100 người;

· Lái xe bậc 3/4: 
   105 người.

Tính đến 31/12/2012 Công ty có 2.768 người, trong đó lao động nữ là 858 người chiếm 34,6%. Lực lượng sản xuất chính 1.233 người, lực lượng phụ trợ và phục vụ 1205 người, lao động gián tiếp là 330 người, khai thác chọn lọc than 169 người lao động thủ công.
Trong năm 2012 công ty đã giải quyết về nghỉ chế độ trước tuổi theo Quy chế của Tập đoàn cho 39 người và 126 người xin chấm dứt hợp đồng lao động. 
d. Trả lương người lao động:

Thực tế hiện nay Công ty chưa xây dựng hệ thống thang lương, bảng lương và phụ cấp lương riêng cho mình mà Công ty vẫn đang áp dụng hệ thống thang bảng lương do Nhà nước quy định tại Nghị định số: 205/2004/NĐ-CP ngày 14/12/2004 của Chính phủ.


Do vậy năm 2012 Công ty đã xây dựng đơn giá tiền lương trên cơ sở thang bảng lương của Nhà nước quy định, các chế độ chính sách và hệ thống định mức của tập đoàn Vinacomin. Trong năm 2012 Công ty đã thực hiện trả lương người lao động đạt trung bình 6,277 triệu đồng/người/tháng, bằng 97,8% so với kế hoạch xây dựng đầu năm và bằng 104,2% so với kế hoạch điều chỉnh của Tập đoàn, nhưng chỉ đạt 89,7% so với Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2012 đã đề ra là 7 triệu/người/tháng.
5. Thực hiện mối quan hệ công tác với các tổ chức Đảng, Công đoàn và các tổ chức chính trị khác:

 Trong năm 2012 ban Giám đốc đã thực hiện tốt Quy chế phối hợp giữa HĐQT, Giám đốc, Đảng ủy, Công đoàn và các tổ chức chính trị khác trong Công ty. Sự phối kết hợp đó thể hiện bằng các Nghị quyết liên tịch giữa Giám đốc Công đoàn, Giám đốc Đoàn thanh niên và các văn bản phối hợp của Đảng ủy với chuyên môn trong các lĩnh vực hoạt động của công ty.

6. Phương hướng thực hiện nhiệm vụ SXKD năm 2013:

a. Những chỉ tiêu chính trong kế hoạch SXKD năm 2013.

	STT
	Các chỉ tiêu
	§VT
	Kế hoạch
	Ghi chú

	1
	Đất bóc tổng số
	1000m3
	21.400
	

	2
	Than sản xuất
	1000tÊn
	1.750
	Trong đó than khai thác lại là 150.000 tấn

	3
	Hệ số bóc
	m3/tÊn
	13,38
	

	4
	Doanh thu tổng số
	Tr.®ång
	2.135.618
	

	5
	Lợi nhuận trước thuế
	Tr.®ång
	31.433
	

	6
	Nộp ngân sách 
	Tr.®ång
	270.393
	

	7
	Thu nhập bình quân
	®/n/th¸ng
	4.401.000
	

	8
	Trả cổ tức
	% Vèn §L
	10 đến 15
	


Kế hoạch đầu tư năm 2013 với tổng mức đầu tư dự kiến là: 67.989 triệu đồng trong đó công trình khởi công mới dự kiến tổng mức đầu tư là 64.650 triệu đồng với một số công trình, dự án trọng điểm:

- Dự án đầu tư phục hồi các thiết bị khai thác năm 2013: 30.825 triệu đồng.

- Dự án đầu tư xe chở than và xe tưới đường năm 2013: 26.980 triệu đồng ;
- Dự án đầu tư thiết bị văn phòng, công trường phân xưởng : 2.901 triệu đồng ;

- Dự án đầu tư di chuyển Phân xưởng xe 3: 1.803 triệu đồng.

- Công tác chuẩn bị đầu tư: 3.339 triệu đồng.

Với nhiệm vụ SXKD năm 2013 nói trên, Hội đồng quản trị Công ty đã họp bàn thống nhất nội dung biện pháp thực hiện các nội dung kế hoạch SXKD như:

- Tiếp tục rà soát và sửa đổi quy chế quản lý theo đúng quy định của Nhà nước, pháp luật.

- Sửa đổi, bổ sung Quy chế khoán chi phí, Quy chế quản lý tiền lương và thu nhập cũng như phân bổ lại lao động cho phù hợp giữa các ngành nghề.
- Tăng cường triển khai các dự án phát triển và mở rộng sản xuất của Công ty trong tình hình mới.

b. Công tác chỉ đạo điều hành sản xuất.

- Bố trí điều hành sản xuất linh hoạt, hợp lý, phù hợp với nhu cầu tiêu thụ. Tìm mọi biện pháp đảm bảo năng lực tự làm theo kế hoạch. Điều hành việc bóc đất ra than đảm bảo đúng tiến độ. 

- Tăng cường quản lí nâng cao thời gian làm việc hữu ích của các thiết bị vận tải nói riêng và các thiết bị khác nói chung. Tăng chất lượng nổ mìn, giảm mô chân tầng, giảm tỉ lệ nổ mìn lần 2.

- Tìm mọi biện pháp để sửa chữa nhanh thiết bị để huy động ra sản xuất.

- Khẩn trương triển khai dự án duy trì và phát triển mỏ giai đoạn sau năm 2018, tiếp tục lập dự án khai thác lộ thiên khu Bắc Vàng Danh với sản lượng dự kiến 2,5 triệu tấn than/năm.

- Tăng cường công tác quản trị chi phí, tiếp tục việc rà soát lại các định mức kinh tế kỹ thuật để điều chỉnh cho phù hợp đảm bảo tiết kiệm chi phí.

Trên đây là toàn bộ báo cáo những nội dung hoạt động của Hội đồng quản trị Công ty và thực trạng quản lý kinh doanh ở Công ty trong năm 2012, cùng phương hướng thực hiện nhiệm vụ SXKD năm 2013. Hội đồng quản trị báo cáo trước Đại hội và xin ý kiến của các cổ đông.

	Nơi nhận: 




                  

 - Các cổ đông của Công ty;
 - Lưu VT, Thư ký C.Ty.


	TM.Hội đồng quản trị

Chủ tịch

Hoàng Minh Hiếu


PAGE  
3

